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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
(Được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt nam)
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Niên độ Qúy IV  năm 2012


I.
1. Thành lập:  Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH (dưới đây gọi là “Công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty GẠCH MEN THANH THANH theo Quyết định số 1760/QĐ-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây Dựng. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH trực thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4703000091, cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ tám ngày 06 tháng 11 năm 2012  .
2. Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đến ngày lập bảng báo cáo tài chính là :
Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Ông TRỊNH BỬU TUÂN


Chủ tịch

2. Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG


Thành viên


3. Ông HỒ HỮU PHƯỚC


Thành viên


4. Bà CHÂU THỊ DIỆU PHƯƠNG

Thành viên


5. Ông VIỄN ĐÔNG 



Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát 

1. Bà KHƯƠNG THỊ CHĂM


Trưởng ban

2. Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI


Thành viên


3. Bà NGUYỄN NGỌC TUYỀN

Thành viên

Ban Giám đốc
1. Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG


Tổng Giám đốc

2.Ông LÊ XUÂN THÁI



Phó Tổng  Giám đốc
Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, TP. Biên Hoa,ø Tỉnh Đồng Nai.
3. Lĩnh vực kinh doanh :  Theo giấy phép đầu tư hiện hành, lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm :

· Sản xuất và mua bán các loại vật liệu xây dựng;

· Mua bán vật tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;

· Đầu tư và kinh doanh địa ốc, cơ sở hạ tầng;

· Xây lắp công nghiệp;

· Khai thác và chế biến khoáng sản;

· Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch;

· Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu vào 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng Đồng Việt nam (“VND”)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán là chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán  và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty đã được soạn thảo trên cơ sở dồn tích, quy ước theo giá gốc, phù hợp với các yêu cầu luật định, các chuẩn mực kế toán hiện có của Việt nam; Vì vậy, các nguyên tắc và thực hành kế toán đang được áp dụng tại Việt Nam có thể khác với thông lệ tại các nước và các thể chế khác.
Các báo cáo tài chính này đã được soạn thảo và trình bày phù hợp theo hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền.

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : theo giá gốc.

Giá vốn của hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình được xác định theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, áp dụng theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003.Số năm khấu hao cho từng nhóm tài sản như sau :


Nhà cửa, vật kiến trúc
10-30 năm


Máy móc thiết bị
10 năm


Phương tiện vận tải
08-10 năm


Thiết bị văn phòng
05 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết : Theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư khác có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư ngắn hạn, còn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư dài hạn.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư lớn hơn giá trị thị trường của chúng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chí phí vay thực tế.

Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán sẽ tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch đó.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm : Theo thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : 

Ghi nhận cổ tức :  Theo nghị quyết  Đại hội cổ đông thường niên.

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

11.1 Doanh thu bán hàng :  Ghi nhận tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và xuất hoá đơn bán hàng.

11.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ : Ghi nhận tại thời điểm công việc dịch vụ đã hoàn thành và xuất hoá đơn bán hàng.

11.3 Doanh thu hoạt động tài chính : Các khoản thu về lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có khả năng thu được lợi ích kinh tế và được xác định chắc chắn.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản chi phí tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí không kể đã chi hay chưa chi tiền.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 15%/ năm,  được miễn thuế TNDN trong 5 năm, từ năm 2004 đến hết năm 2008 và được giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, cho sự khác biệt tạm thời giữa giá trị tính thuế của tài sản và nợ phải trả với giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản được bán đi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán; thuế suất được dự tính trên cơ sở thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại ngày lập bảng cân đối kế toán. 
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được kết chuyển vào báo cáo lãi lỗ.

Tài sản lưu động và công nợ ngắn hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch chưa thực hiện do quy đổi được trình bày trên cân đối kế toán.

Công nợ dài hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch lãi / lỗ do quy đổi được kết chuyển vào thu nhập hoặc chi phí tài chính thuộc báo cáo kết quả kinh doanh.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong bảng cân đối kế toán 


31/12/2012
01/01/2012
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
6.280.980.400
5.317.719.986
            -     Tiền mặt:
418.469.828
462.844.133
· Tiền gửi ngân hàng: 
5.862.510.572
4.854.875.853
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
769.000.000
769.000.000

        Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
543.194.000                
592.042.000
        Đầu tư ngắn hạn thuần
222.806.000
176.958.000
Chi tiết trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn :

Tên cổ phiếu     Số lượng tồn      Đơn giá b/q        Giá trị đầu tư       Đơn giá TT     Trị giá DP

-REE                         6.160                   44.156              272.000.000
             16.600        169.744.000

-DHA                        4.500                   45.111              203.000.000               9.700        159.350.000
-SSI                           3.000                   88.667              266.000.000             16.300        217.100.000
 Cộng                      13.600                                            741.000.000                               546.194.000
3. Các khoản phải thu 
21.371.756.995
13.728.798.243
Trong đó :

            -      Phải thu khách hàng
22.214.699.581
13.957.038.523
            -      Trả trước người bán
93.642.337
711.855.949
· Các khoản phải thu khác:
653.718.966
627.433.825
· Dự phòng phải thu khó đòi
(1.590.303.889)
(1.567.530.054)

4. Hàng tồn kho
74.558.681.951
87.954.517.147
· Nguyên liệu vật liệu:
19.813.663.380
26.284.963.282
· Công cụ dụng cụ:
1.875.406.727
2.001.711.493
· Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang                                0

0
· Thành phẩm:
58.770.827.739
60.301.422.961
· Hàng hoá
 72.509.411             
72.509.411
Cộng giá gốc hàng tồn kho
80.532.407.257
88.660.607.147
· -Dự phòng giảm giá vật tư tồn kho
1.800.837.777

· Dự phòng giảm giá Thành phẩm tồn kho
4.114.880.000
706.090.000
· Dự phòng giảm giá hàng hoá
58.007.529

Cộng giảm giá  hàng tồn kho
5.973.725.306
706.090.000


31/12/2012
01/01/2012
5. Thuế và các khoản khác phải thu 
-
-
6. Thuế GTGT được khấu trừ                                          
-
-
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
         38.814.140                38.814.140
                    - Thuế khác
-
-
8. Tạm ứng đến nhân viên Công ty
            94.793.419
159.430.079
-

9. Các khoản ký qũy, ký cược ngắn hạn
120.000.000
120.000.000
10. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình


Nhà xưởng,
Máy móc
Phương tiện
Thiết bị
Tổng cộng


vật kiến trúc
thiết bị
vận tải
quản lý 


I. Nguyên giá 

Số đầu năm 
25.412.955.331
210.531.238.174
6.738.080.221
286.237.652
242.968.511.378
Mua trong kỳ                     
-
          -
-
-
-
ĐT XDCB hoàn thành    
                          -   
-
-
-
-
Tăng khác
-
-
-
-
-

Chuyển sang BĐS đầu tư
-
-
-
-
-

Thanh lý, nhượng bán
-
                           -       
355.141.321
-
355.141.321
Giảm khác 
-
-
-
-
-

Số cuối kỳ
25.412.955.331
210.531.238.174
6.382.938.900
286.237.652
242.613.370.057
II. Giá trị hao mòn 

Số đầu năm 
18.497.377.853
179.268.046.138
4.424.658.584
286.237.652
202.476.320.227
Khấu hao trong kỳ              
1.327.419.968
13.182.938.467
317.338.927

14.827.697.362
Tăng khác
-
-
-
-
-

Chuyển sang BĐS đầu tư
-
-
-
-
-

Thanh lý, nhượng bán
                               -      
-
355.141.321
-
355.141.321                          
Giảm khác 
-
-
-
-
-
Số cuối kỳ 
19.824.797.821
192.450.984.605
4.386.856.190
286.237.652
216.948.876.268
III Giá trị còn lại

Số đầu năm 
6.915.577.478
31.263.192.036
2.313.421.637
0
40.492.191.151
Số cuối kỳ
5.588.157.510
18.080.253.569
1.996.082.710
0
25.664.493.789
11. Bất động sản đầu tư
-
-

12. Đầu tư dài hạn khác 
4.950.000.000
4.950.000.000


31/12/2012 
01/01/2012
Các khoản vay và nợ ngắn hạn
24.210.503.350
43.260.147.233
13.  Vay ngắn hạn ngân hàng 
24.210.503.350
38.960.147.233
Đây là những khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai, vay theo hạn mức tín dụng, với thời hạn vay cho từng khế ước nhận nợ là từ 6 đến 8 tháng, lãi suất vay  14.2%/ Chi tiết gồm ;
+ Vay bằng đồng Việt Nam (VNĐ)
24.210.503.350
38.960.147.233
+ Vay bằng ngoại tệ 

1.276.756.400
               Tương đương (USD)

61.300
+ Vay bằng ngoại tệ

0
                 Tương đương (EUR)
 
0
· Đây là khoản nợ dài hạn thể hiện khoản vay của Tổng Công ty VLXD Số 1 . Khoản vay này không có tài sản thế chấp, lãisuất 0,2%/năm . 

31/12/2012 
01/01/2012
14. Người mua trả tiền trước :
18.781.658.498
40.356.341.428
15. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước:
15.204.373
425.093.519
            -     Thuế GTGT hàng bán nội địa
11.039.973
421.969.941
            -      Thuế thu nhập cá nhân
4.164.400
3.123.578
16. Chi phí phải trả:
550.318.636
475.889.693
           -       Lãi vay còn phải trả
550.318.636
475.889.693

17. Chi phí phải trả cho người lao động  :
8.262.711.593
5.594.469.506

18. Người mua trả tiền trước :
2.297.488.926
3.034.659.829

19. Các khoản phải trả phải nộp khác:
13.076.033.690
1.407.044.563
Chi tiết gồm :                                                                 31/12/2012 
                     01/01/2012
	Kinh phí công đoàn
	611.579.085
	312.583.047

	Bảo hiểm xã hội và BH y tế +BH thất nghiệp
	420.115.968
	462.610.127

	Cổ tức còn phải trả cho các cổ đông
	
	

	Phải trả khác do các đại lý đặc cọc sản xuất hàng độc quyền
	12.044.338.637
	631.851.389

	Tổng Cộng
	13.076.033.690
	1.407.044.563


20. Phải trả dài hạn nội bộ
-
-
21. Vay và nợ dài hạn
4.384.775.929
4.884.330.350
-Phải trả dài hạn nội bộ đại lý ký qũy
4.335.000.000
4.810.000.000

-Dự phòng trợ cấp mất việc
119.015.817
74.330.350
22. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả
-
-

23. Tình hình tăng giảm voná chủ sở hữu :
                                                          Đơn vị tính : ngàn đồng 
	
	Đầu năm
	Tăng
	Giảm
	Cuối kỳ

	Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu
	59.923.480
	
	
	59.923.480

	Thặng dư cổ phần
	313.745
	
	
	313.745

	Vốn khác chủ sở hữu
	424.273
	
	
	424.273

	Cổ phiếu qũy
	(652.100)
	
	
	(652.100)

	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	0
	
	
	0

	Qũy đầu tư phát triển
	5.468.737
	
	
	5.468.737

	Qũy dự phòng tài chính
	1.487.865
	
	
	1.487.865

	Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu
	100.000
	
	
	100.000

	Lợi nhuận chưa phân phối
	(13.618.923)
	8.160.826
	
	(5.458.097)

	Cộng
	53.447.077
	8.160.826
	
	61.607.903


b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	
	Năm trước
	Năm nay

	
	Tổng số
	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi
	Tổng số


	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi

	Vốn đầu tư của Nhà nước
	20.400.000.000
	20.400.000.000
	
	25.635.000.000
	25.635.000.000
	

	Vốn góp       (cổ đông)
	39.523.480.000
	39.523.480.000
	
	33.770.280.000
	33.770.280.000
	

	Thặng dư vốn cổ  phần
	313.744.700
	313.744.700
	
	313.744.700
	313.744.700
	

	Cổ phiếu ngân quỹ
	-652.100.000
	-652.100.000
	
	-652.100.000
	-651.100.000
	

	Cộng
	59.585.124.700
	59.585.124.700
	
	59.585.124.700
	59.585.124.700
	


c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức lợi nhuận  :


31/12/2012
01/01/2012
· Vốn chủ sở hữu 



+ Vốn góp đầu năm
59.923.480.000
59.923.480.000

+ Vốn góp tăng trong năm
-          
-

+ Vốn góp cuối kỳ
59.923.480.000
59.923.480.000
                  Bao gồm : Cổ đông Nhà nước
25.635.000.000
20.400.000.000


Cổ đông khác
33.770.280.000
39.523.480.000
d. Cổ tức : 


· Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : Chưa công bố

· Cổ tức công bố trên cổ phiếu thường : Chưa công bố

· Cổ tức công bố trên cổ phiếu ưu đãi : Chưa công bố

· Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận.
e. Cổ phiếu : 
31/12/2012
01/01/2012
· Số lượng Cổ phiếu được phép phát hành
5.992.348
5.992.348
· Số lượng Cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
5.992.348
5.992.348

+ Cổ phiếu thường
5.992.348
5.992.348

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Số lương cổ phiếu được mua lại
51.820
51.820

+ Cổ phiếu thường
51.820
51.820

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
5.940.528
5.940.528

+ Cổ phiếu thường
5.940.528
5.940.528

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)
10.000
10.000

23. Nguồn kinh phí
-
-

24. Tài sản thuê ngoài
-
-

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                Quí 4/2012                   Quí 4/2011
· Doanh thu bán hàng
68.705.263.948
86.032.888.069
· Doanh thu khác
 
· Cộng
68.705.263.948
86.032.888.069
25. Các khoản giảm trừ doanh thu                                           Quí 4/2012                   Quí 4/2011
-     Cộng
470.786.535
301.370.076
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV
       Quí 4/2012                   Quí 4/2011
· Doanh thu thuần về bán hàng
68.234.477.413
85.731.517.993
· Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ
-
-

· Cộng
68.234.477.413
85.731.517.993
26. Giá vốn hàng bán 
61.120.134.843
78.841.319.489
· Lãi tiền gửi, tiền cho vay
5.761.322 
28.356.305
· Cổ tức 
17.356.000

· Khác


· Cộng
23.117.322 
6.829.272
27. Chi phí tài chính                                                                    Quí 4/2012                   Quí 4/2011
· Lãi tiền vay
612.902.969
1.809.300.301
· Chi phí DP đầu tư ngắn hạn
14.422.000

· Chênh lệch tỷ giá
4.624.711

· Cộng
631.949.680
1.809.300.301
28. Lợi nhuận                                                                              
Quí 4/2012                   Quí 4/2011


 Lợi nhuận trước thuế
710.482.118
670.860.836  
29. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                              Quí 4/2012                   Quí 4/2011
· Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập 

-
chịu thuế năm hiện hành
-
-

· Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm
-
-
trước vào chi phí thuế TN hiện hành năm nay
-
-

· Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

-
Năm 2012 Công ty được miễn thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 50% với thuế suất ưu đãi 15%, khoản lãi trên được bù vào khoản lỗ năm 2010 .

30. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
-
-
28. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 
                          Quí 4/2012                   Quí 4/2011
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
47.703.492.119
67.945.540.716       

- Chi phí nhân công
8.609.480.548
9.563.301.419
- Chi phí khấu hao TSCĐ
3.091.729.901
4.555.420.366
- Chi phí động lực
4.002.798.402
5.130.390.293
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.126.318.950
2.373.497.978
- Chi phí khác bằng tiền
1.513.418.907
2.097.121.505
Cộng
67.047.238.827
91.665.272.277

Phụ trách Kế toán 
Tổng Giám đốc


13
23

Trang 


